Dạng 3. Bài tập hỗn hợp kim loại tác dụng với axit Nitric tạo hỗn hợp khí
Các bước giải : 

· Đặt ẩn là số mol của các kim loại hoặc các khí ban đầu và lập mối liên hệ dựa vào các dử kiện ban đầu nếu có tỉ khối thì lập ct tỉ khối
· Viết các quá trình oxi hoá và quá trình khử  và đưa tỉ lệ mol vào .
· Lập phương trình liên hệ : tổng mol e nhường =tổng mol e nhận
· Kết hợp các phương trình giải và rút ra yêu cầu của bài toán. 
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1. Vậy thể tích của hỗn hợp khí X (đktc) là:


A. 86,4 lít
B. 8,64 lít
C. 19,28 lít
D. 192,8 lít

Câu2. Cho 16,6 gam hổn hợp 2 kim loại Fe và Al vào trong dung dịch H2SO4loảng dư thì thu được 11,2 lít H2(đktc). Cũng lượng kim loại trên cho vào dd dịch HNO3 loảng dư thì thu được V lít hỗn hợp khí A bao gồm N2 và N2O có dA/H2 =36.  Tính V? 
Câu3. Cho 10,02  gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loảng dư  thì thu được hỗn hợp khí gồm : 0,1mol NO ; 0,05 molN​2 ; 0,025 mol N2O và dung dịch X . 

· Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp 

· Cho dung dịch NH3 tới dư vào X thì thu được bao nhiêu gam kết tủa.

· Cho dd NaOH tới dư vào thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. 

Câu4: Hòa tan hết 4,431 gam hh kim loại gồm Al và Mg trong dd HNO3 loãng thu được dd A và 1,568 lít hh khí X đều không màu, có khối lượng 2,59 gam, trong đó có một khí bị hóa nâu trong không khí. Vậy % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hh bằng:


A. 12% và 88%
B. 13% và 87%
C. 12,8% và 87,2%
D. 20% và 80%

Câu 5: Chia 10 gam hỗn hợp gồm: Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. §ốt cháy hoàn toàn phần mét trong O2 dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. Phần hai hòa tan trong HNO3 đặc, nóng dư thu được V (lit) NO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở đktc. Giá trị của V là:

A. 44,8 lÝt.
B. 89,6 lÝt.
C. 22,4 lÝt.
D. 30,8 lÝt.

Câu6. (Khối - 2007) Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là


A. 2,24 lít. 
B. 4,48 lít. 
(C. 5,60 lít. 
D. 3,36 lít.

Dạng 4. Xác định lượng  muối tạo thành và số mol axit nitric tham gia phản ứng khi cho kim loại tác dụng với axit nitric.
Xét bài toán :  Cho kim loại M phản ứng với  dung dịch HNO3 tạo ra hỗn hợp sản phẩm khí gồm NO2 ,NO , N2O , N2 , NH3 (NH4NO3) 

- Tính số mol axit tham gia phản ứng

- Tính khối lượng muối tạo thành

Thông qua các bán phản ứng theo phương pháp iôn –electron

Ta có n NO3_ tạo muối =  ne nhường = ne nhận 

 -  m muối = mkl  +  m NO3 tạo muối   =  mkl   + (3 n NO + n NO2 +  8 n N2O + 10 n N2 + 8 n NH4NO3 ) 62 

 -  n axit tham gia phản ứng =     2 n NO2  + 4 n NO +  10 n N2O + 12 n N2  + 10 n NH4NO3
Câu1. cho 12g hỗn hợp gồm nhiều KL chưa biết hóa trị đem hòa tan vừa vặn trong 100ml dung dịch HNO3 sinh ra hỗn hợp khí gồm 0.01mol N2 và 0.02mol N2O.
a. tính khối lượng muối tạo thành 

b. tính 
Câu 2: Hòa tan hết 2,88 gam hh kim loại gồm Fe và Mg trong dd HNO3 loãng dư thu được 0,9856 lít hh khí X gồm NO và N2 (ở 27,30C và 1 atm), có tỉ khối so với H2 bằng 14,75. 
· Tính số mol axit tham gia phản ứng 

· Tính khối lượng muối tạo thành

Câu3. Cho 1,35 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch.


A. 10,08 gam.
B. 6,59 gam.
(C. 5,69 gam.
D. 5,96 gam.

Cách 1: Đặt x, y, z lần lượt là số mol Cu, Mg, Al.

Nhường e: 
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Ta có: 
2x + 2y + 3z = 0,03 + 0,04 = 0,07

và 0,07 cũng chính là số mol NO3( 

Khối lượng muối nitrat là: 


1,35 + 62(0,07 = 5,69 gam. (Đáp án C)

Cách 2: 

Nhận định mới: Khi cho kim loại hoặc hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit HNO3 tạo hỗn hợp 2 khí NO và NO2 thì  
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
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1,35 + 0,12(63 = mmuối + 0,01(30 + 0,04(46 + 0,06(18

(
mmuối  =  5,69 gam.

Câu 4: Cho 1,35 gam hh gồm Mg, Al, Cu tác dụng hết với HNO3 thu được hh khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Cô cạn dd sau phản ứng thu được hh muối với khối lượng là:


- Tính số mol axit tham gia phản ứng

   - Tính khối lượng muối tạo thành

Câu5.  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 7,92 gam Na , Mg , Al vừa đủ trong 500m1 dung dich HNO3 1,65M thu được V lít N2O là sản phẩm khử duy nhất. Tìm V và khối lượng muối thu được

A. 1,848 lít  - 48,84g; 

B. 3,08 lít- 42,A2  g    C.2,05lit - 53,38g 
D. 3,696 lit - 28,38g

Dạng 5. GiảI bài toán khi cho fe để ngoài không khí tạo hỗn hợp các oxit rồi cho tác dụng với axitnitric
Bài toán đặt ra như sau : 
Bài toán 1. Cho m gam Fe để ngoài không khí sau một thời gian được m1 gam hỗn hợp gồm Fe , FeO , Fe2O3,Fe3O4.Cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HNO3 tạo khí  a mol khí X  NO2(hoặc NO , N2O, N2) 
· Tính m theo m1 và a ? 

· Tính m1 theo a và m 
Sử dụng phương pháp bảo toàn e : 

Bài toán 2. Cho a gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 ,Fe3O4 tác dụng với axit nitric loảng tạo ra b mol NO (NO2 , N2O , N2) . 

· Tính khối lượng muối tạo thành

· tính số mol axit tham gia phản ứng
NO3‑   + 3e  + 4H+   (  NO  + 2 H2O 


3b      4b
b mol

Số mol e mà N+ 5  nhận = số mol O để oxi hoá Fe lên Fe+3

Số gam hỗn hợp X tối đa là :  a  +  
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( Khối lượng muối

( số mol axit tham gia phản ứng = số mol tạo muối + số mol tạo NO = 3 n Fe(NO3)3  +  3n NO

Bài tập minh hoạ : 
Câu1.  Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe , Fe2O3 FeO,Fe3O4 . Hoà tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát  ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). 
Giá trị của m là: 


A. 2,62 

B. 2,32 

C. 2,52 

D. 2,22 

Câu2.  Đốt cháy m gam sắt bởi oxi thu được 5,04 gam hỗn hợp A gồm các oxit sắt. Hoà tan hoàn toàn A trong dd HNO3 thu được 0,035 mol hỗn hợp Y gồm NO và NO2 . Tỉ khối hơi của Y đối với hiđro là 19 .

m có giá trị :    

A. 3,36 gam           

  B.3,92 gam          

C.2,8 gam
D.một kết quả khác .
Câu3. Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 49,09 

B. 34,36 

C. 35,50 

D. 38,72
Câu4 . Cho hỗn hợp X gồm Fe , FeO , Fe3O4  có khối lượng 4,04 gam phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu được 336 mlNO (sp khử duy nhất). Số mol axit tham gia phản ứng là : 


A. 0,06 mol

B. 0,0975 mol


C. 0,18 mol

D. 0,125 mol
Câu5. Đốt 8,4 gam bột Fe kim loại trong oxi thu ®ư​îc 10,8 gam hỗn hợp A chứa Fe2O3 , Fe3O4 FeO và Fe d­​. Hoà tan hết 10,8 gam A bằng dd HNO3 loãng d​ư thu ®​ưîc V lít NO  ở ®ktc (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị V là:
A. 2,24 lít
          B. 1,12 lít
                      C. 5,6 lít
           D. 3,36 lít

Một số bài tập tương tự:

1, Cho m(g) hỗn hợp gồm A gồm 1,08 Al và hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe. Tiến hành nhiệt nhôm được hỗn hợp B. Nghiền nhỏ sau đó chia B làm 3 phần bằng nhau

Phần 1 cho vào HNO3 đặc nóng, dư được dung dịch C và 0,448lít khí NO (đktc)

Phần 2 cho tác dụng với lượng dư NaOH thu được 0,224 lít H2 (đktc)

Phần 3 cho khí CO vào thu được 1,472g chất rắn D .

Tính m.?

2, Hòa tan hoàn toàn một oxit FexOy bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít SO2 (đktc), phần dung dịch cô cạn được 120 gam muối khan. Xác định công thức của oxit.

3, Nung x mol Fe trong không khí một thời gian thu được 16,08 gam hỗn hợp H gồm 4 chất rắn,đó là Fe và 3 oxit của nó. Hòa tan hết lượng hỗn hợp H trên bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 672 ml khí NO duy nhất (đktc). Trị số của x là?

4, 44,08 gam một oxit sắt FexOy được hòa tan hết bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được dungdịch A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A, thu được kết tủa. Đem nung lượng kết tủa này ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi, thu được một oxit kim loại. Dùng H2 để khử hết lượng oxit này thì thu được 31,92 gam chất rắn là một kim loại. Tìm công thức oxit?

5, Để m gam bột kim loại sắt ngoài không khí một thời gian, thu được 2,792 gam hỗn hợp A gồm sắt kim loại và ba oxit của nó. Hòa tan tan hết hỗn hợp A bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được một muối sắt (III) duy nhât và có tạo 380,8 ml khí NO duy nhất thoát ra (đktc). Trị số của m là?

6, Hỗn hợp A gồm Fe và ba oxit của nó. Hòa tan hêt m gam hỗn hợp A bang dung dịch HNO3loãng, có 672 ml NO thoát ra (đktc) và dung dịch D. Đem cô cạn dung dịch D, thu được 50,82 gam

một muối khan. Trị số của m là?

7, Một lượng bột kim loại sắt không bảo quản tốt đã bị oxi hóa tạo các oxit. Hỗn hợp A gồm bột

sắt đã bị oxi hóa gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Để tái tạo sắt, người ta dùng hidro để khử ở nhiệt độ cao. Để khử hêt 15,84 gam hỗn hợp A nhằm tạo kim loại sắt thì cần dùng 0,22 mol H2. Nếu cho 15,84 gam hỗn hợp A hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng, thì sẽ thu được bao nhiêu thể tích khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn ?

8, Hoà tan m(g) hỗn hợp gồm Fe và các oxit của Fe trong HNO3 dư thu được 4,48l NO2 và 145,2 g muối khan . Tính m?

9, Ðể m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp rắn (B) có khối lượng 13,6 gam. Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit sunphuric đặc nóng thấy giải phóng ra 3,36 lít khí duy nhất SO2 (dktc). Tính khối lượng m của A?

10, Cho 20 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 hòa tan vừa hết trong 700 ml HCl 1M, thu được

3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch D. 
Dạng 6. giảI bài toán tính lượng axitnitric tối thiểu khi cho phản ứng với hỗn hợp các kim loại 

Bài toán đặt ra là :  cho hỗn hợp gồm  a mol Fe + b mol Cu . Tính lượng axit nitric tối thiểu để hoà tan hết hỗn hợp trên biết sản phẩm khử là NO? 
Câu1. Cho 11,36 gam hỗn hợp FeO ,Fe , Fe2O3 , Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loảng dư thu được 1,344 lít khí NO( sp khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa 14,72 gam  C u . Số mol HNO3 trong dung dịch ban đầu là : 


A.. 0,88 mol 

B. 0,94 mol

C.  0,64 mol

D. 1,04 mol

Câu2: Cho a gam Fe3O4 tác dụng với 1 lượng dich HNO​3 sau phản ư'ng thu được  dung dich X. Cho HCl dư vào dung dich X thì dung dich thu được hoà tan tối đa 17,28g Cu. Tfnh a:

A.4,176 gam


B.3,712   g 

C.4,64 gam 

D.41,76 gam
Câu3. Thể tích dung dịch HNO3 1M loảng ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,15 mol Cu và 0,15 mol Fe ( biết rằng sản phẩm khử duy nhất NO) 
A. 1,8lit 

B.0,9 lit 

C.1,2lit 

D. 1,6 lit
Câu4. Hoà tan hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp 3  kim loại Al, Fe, Mg trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13,44 lít khí .Nếu lấy 34,8 gam hỗn hợp trên cho tác dụng dụng với CuSO4dư , lọc toàn bộ chất rắn sau phản ứng ứng với dung dịchHNO3 đặc nóng thu được V llit NO2. Giá trị của V là : 

A. 13,44 lit 

B. 53,76 lit 

C. 44,8lit 


D. 26,88 lit

Câu 5: Hoà tan 0,1 mol Fe và 0,05 mol Fe3O4 bằng 500 ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho vào dung dịch X một lượng dư NaNO3 thì thu được dung dịch Y. Khối lượng Cu tối đa có thể bị hoà tan trong dung dịch Y ( biết phản ứng chỉ tạo ra khí NO duy nhất) là:

A. 6,4 gam
B. 9,6 gam
C. 19,2 gam
D. 12,8 gam
Câu 6. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 thu được dung dịch A và 11, 2 lít khí NO (đktc). Nhỏ tiếp HCl 1M từ từ vào dung dịch A cho đến khi không thấy khí NO thoát ra nữa thì dùng đúng 800 ml. Vậy cô cạn dung dịch A thì khối lượng muối khan thu được là: (biết sự cô cạn không xảy ra phản ứng hóa họcb). ( Cho Fe = 56, N =14, O = 16, H =1).


A. 169,4 gam

B. 229 gam

C. 132.2 gam

D. 126 gam.

Câu 7: Hoà tan hết m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO ( Sản phẩm duy nhất ). Nồng độ ion Fe3+ có trong dung dịch là ( coi thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình phản ứng)

A. 0,3M
B. 0,05M
C. 0,2M
D. 0,25M

Câu 8: Cho a gam hỗn hợp gồm Cu và CuO với tỉ lệ khối lượng là 2: 3 tác dụng với dung dịch HNO3 2M (d= 1,25g/ml) thu được 4, 48 lít khí NO ( 0oC và 2 atm). Khối lượng của HNO3 cần dùng là:


( Cho Cu =64, O = 16, N = 14, H =1, O =16).


A. 1600gam

B. 1700 gam

C. 1800 gam

D. 1900 gam.

Câu 9. Hòa tan 5, 04 gam hỗn hợp gồm Cu và Al bằng dung dịch HNO3 có dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và N2O. Tỉ khối của X đối với  H2 bằng 18, 5. Biết Cu phản ứng với HNO3 cho NO , Al cho N2O. Khối lượng Al trong hỗn hợp là: (Cho Cu = 64, Al = 27, N = 14, O = 16, H =1).


A. 2,16gam

B. 2,88gam.

C. 1,512 gam

D. 1,89 gam

Câu1. Cho m gam hỗn hợp gồm FeS và FeS2vào một bình kín chứa oxi (dư). Nung nóng cho đến khi pởan ứng hoàn toàn thu đựoc khí X và chất rắn R. Khí X hấp thụ hoàn toàn trong Ba(OH)2 dư xuất hiện 26,04 gam kết tủa. Để hoà tan hết R cần tối thiểu 120 ml dung dịch HNO3 2M . Giá trị của M là :


A. 13,76 gam

B. 8,32 gam

C. 4,48 gam

D. 4,96 gam

Câu2. Hoà tan hoàn toàn 9,75 gam Zn trong dung dịch Axit nitric loảng, toàn bộ lượng khí NO(sp khử duy nhất) được oxi hoá hoàn toàn bởi oxi thành NO2 rồi sục vào nước cùng dòng khí oxi để chuyển thành axit nitric. Tổng thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng là:  


A. 3, 192 lít

B. 1,68 lit

C. 0, 56 lít

D. 1,12 lit
Câu3. Cho hỗn hợp gồm FeO ,CuO ,Fe3O4 số mol mỗi chất bằng nhau cùng tác dụng với dung dịch axit nitric thu được 0,09 mol NO2 và 0,05 mol NO . Số mol của mổi chất là :

A.0,21 


B.0,24 


C.0,12 


D.0.36

Câu5. So sánh thể tích khí trong 3 thí nghiệm : khi cho cùng một lượng Al lần lượt vào các dung dịch sau : dung dịch NaOH dư thấy có V1 lít khí H2 thoát ra , dung dịch KNO3 và KOH thấy có V​2 lít khí mùi khai bay ra ; dung dịch HNO3 thấy có V3 lít khí không màu hơI nhẹ hơn không khí ( các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)


A. V1  = V2 = V3 

B. V1 <V2 <V3

C. V1 > V2 > V3
D. V1
[image: image12.wmf]≤V2 <V3
Câu6. Để m gam Fe ngoài không khí, sau một thời gian Fe bị oxi hoá thu được hỗn hợp X giồm 4 chất rắn có khối lượng 27,2 gam. Hoà tan hoàn toàn X trong 300 ml dung dịch HCl aM thấy thoát ra 3,36 lít H2 và dung dịch Y. Cho tiếp dung dịch  HNO3 tới dư vào dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm FeCl3 , Fe(NO3)3 , HNO3 dư và 2,24 lít khí duy nhất thoát ra. Giá trị của A và m lần lượt là : 
A. 16,8 gam và 2M 
  B. 16,8 gam và 3M 

C.22,4 garn và 2M 
D.22,4 garn và 3M
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 11gam hỗn hợp gồm Fe và một  kim loại M có hóa trị không đổi bằng dung dịch HCl thu được 0,4 mol khí H2. Còn khi hòa tan 11gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thì thu được 0,3 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là :


A. Cr

B. Cu


C. Mn


D. Al 

Câu 8: Hòa tan 0,3 mol Cu vào lượng dư dung dịch loãng chứa hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 thì :

A. phản ứng không xảy ra. 


B. phản ứng xảy ra tạo 0,3 mol NO. 

C. phản ứng xảy ra tạo 0,2 mol NO

D.phản ứng xảy ra tạo 0,6 mol NO2.

Câu 9: Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với dd HNO3, thoát ra một hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ khối hơi so với H2 bằng 19,2. Số mol NO trong hỗn hợp bằng :

A. 0,05 mol.
B. 0,10 mol. 

C. 0,15 mol.

D. 0,20 mol.

Câu 10: A là hỗn hợp kim loại Fe và Cu. Hòa tan m gam A vào dung dịch HCl dư (không có không khí) thu được 3,36 lít khí (đktc). Cũng hòa tan m gam này vào dung dịch HNO3 đặc, nóng dư, thu được 15,456 lít khí màu nâu đỏ (đktc). Khối lượng m bằng :

A. 20,88 gam.
B 16,08 gam.

 C. 42,96 gam.
      
D.90,32 gam.

Câu 11: Hòa tan 3,8 gam hỗn hợp C và S trong dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được 19,04 lít hỗn hợp hai khí (đktc). Khối lượng C trong hỗn hợp ban đầu  

A. 0,12 gam 
B. 0,60 gam 

C. 0,90 gam

D. 1,20 gam 

Câu 12: Hoà tan 20,8 gam hỗn hợp bột gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được 53,76 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đkc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là

A. 16 gam

B. 9 gam

C. 8,2 gam


D. 10,7 gam 

Câu13 .Cho m gam hỗn hợp FeO và FexOy tác dụng với dung dịch HNO3 d​​​ư thu được a mol khí NO2. Cũng cho m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng d​​​ư thu đ​​​ược b mol SO2. Quan hệ giữa a và b là:

A. a = 2b
B. b = 2a.
C. a = 4b
D. a = b
Câu 14: Trộn đều  0,27 gam bột Al với bột Fe2O3   và CuO  rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu đư​​ợc hỗn hợp X. Cho X tác dụng hết với HNO3 đ​​ược hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol t​​ương ứng 1 ; 3. Thể tích khí NO và NO2 (đktc) trong hỗn hợp lần l​​ượt là:

A. 0,336 lit và 0,112 lit.    B. 0,112 lit và 0,336 lit.    C. 3,36 lit và 1,12 lit.
 D. 1,12 lit và 3,36 lit
0,3M
B. 0,05M
C. 0,2M
D. 0,25M
Câu 15: Hoà tan hết m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1M sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO ( Sản phẩm duy nhất ). Nồng độ ion Fe3+ có trong dung dịch là ( coi thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình phản ứng)

A. 0,3M
B. 0,05M
C. 0,2M
D. 0,25M
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